PAGE  
17

ỦY BAN NHÂN DÂN                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

[image: image2.png]


  TỈNH BÌNH ĐỊNH                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                                                                                                                  N. 29
Số :             /BC-UB                           Quy Nhơn, ngày         tháng   9   năm  2004

BÁO CÁO

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN 
CÁC MẶT HÀNG THỦY HẢI SẢN XUẤT KHẨU (2001 ĐẾN THÁNG 6 NĂM 2004) 

VÀ NHIỆM VỤ ĐẾN NĂM 2010
                                             
PHẦN I

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 

XUẤT KHẨU THỦY SẢN ( tõ n¨m 2001 ®Õn th¸ng 6 n¨m 2004)
I. Những kết quả đạt được :

   1. Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện chương trình hành động của Tỉnh ủy về phát triển xuất khẩu. 


Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh về phát triển xuất khẩu được các cấp, các ngành tổ chức nghiên cứu, quán triệt trong  cán bộ chủ chốt từ tỉnh đến huyện, gãp phÇn nâng cao nhận thức về phát triển xuất khẩu trong c¸n bé, ®¶ng viªn vµ nh©n d©n. Các sở, ngành của tỉnh đã xây dựng kế hoạch cơ thĨ và triển khai thực hiện. UBND tỉnh đã thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình phát triển xuất khẩu của tỉnh ; đồng thời chỉ đạo Sở Thương mại và Du lịch xây dựng Đề án phát triển hàng xuất khẩu đến năm 2010, trong đó có mặt hàng thủy sản.

Tỉnh ủy đã ban hành 8 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI, trong đó có 5 Chương trình tác động trực tiếp đến phát triển xuất khẩu. UBND tỉnh đã tăng cường chỉ đạo, ban hành nhiều chính sách khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư sản xuất hàng xuất khẩu, thưởng thành tích xuất khẩu và hỗ trợ các doanh nghiệp xúc tiến thương mại tìm kiếm thị trường, khách hàng xuất khẩu ; chỉ đạo Sở Thủy sản phối hợp với UBND các huyện, thành phố ven biển tổ chức quán triệt Chương trình đến các cấp ủy Đảng, chính quyền cơ sở và bà con ngư dân.

Hằng năm, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết, đối thoại trực tiếp với các doanh nghiệp giải quyết những vướng mắc, khó khăn ; đề xuất, kiến nghị từ cơ sở. 

   2. Kết quả thực hiện phát triển nuôi trồng, khai thác thủy sản từ năm 2001 đến nay có một số tiến bộ. 

     a) Nuôi trồng thủy sản :


- §· x©y dùng c¸c ®Ị ¸n Quy hoạch chuyển đổi đất nhiễm mặn, đất cát ven biển sang nuôi tôm; Quy hoạch tổng thể sinh thái và quy hoạch chi tiết khu vực nuôi tôm năng suất cao tại Đầm Thị Nại; các vùng sản xuất tôm giống.
- Đã triển khai được 07 dự án nuôi tôm công nghiệp từ chuyĨn ®ỉi vùng đất nhiễm mặn, đất cát ven biển với tổng diện tích các dự án là 540,91 ha, trong đó diện tích đang được đầu tư cơ sở hạ tầng dùng chung là trên 200 ha. Đến nay đã có 06 dự án đi vào sản xuất với tổng diện tích sản xuất 70 ha.

- Đã xây dựng phòng kiểm nghiệm, kiểm dịch giống thủy sản tại tỉnh ; 4 trạm kiểm dịch tại 4 huyện ven biển.

- Đã xây dựng mạng lưới khuyến ngư viên cơ sở.

- Công tác quan trắc môi trường vùng nuôi tôm được đưa vào hoạt động và phát huy được hiệu quả, bước đầu giúp người dân nắm bắt chất lượng môi trường để quản lý ao nuôi.
- Thành lập 2 Trung tâm giống thuỷ sản nước lợ mặn, ngọt.

- Nghiên cứu, thử nghiệm sản xuất giống ; xây dựng mô hình trình diễn nuôi các đối tượng mới các đối tượng mới : cá thác lát, cá mú, cá rô phi, ốc hương, …

- Đến năm 2003, toàn tỉnh có 2.473 ha nuôi tôm tăng bằng 85,27% mục tiêu đề ra năm 2003 và bằng 75% mục tiêu năm 2005. Sản lượng nuôi tôm năm 2003 đạt 1.946 tấn tăng 28% so với năm 2000, bằng 48% mục tiêu năm 2003 và bằng 32% mục tiêu đề ra năm 2005. 

- Đã chuyển đổi được khoảng 50 ha đất nhiễm mặn, đất cát ven biển sang nuôi tôm đạt 25% so với mục tiêu đề ra. Một số dự án hoạt động có hiệu quả, đạt được năng suất nuôi khá cao như : Dự án nuôi tôm Công Lương - Hoài Nhơn đạt  năng suÊt nuôi tôm bình quân 5 tấn/ ha/vụ). Tại vùng nuôi tôm trên cát Phù Mỹ đạt năng suất nuôi 3-4 tấn/ ha/vụ, cá biệt có ao đạt năng suất 12 tấn/ha/vụ.
 - Ngoài các vùng dự án, đã hình thành những vùng nuôi tôm đạt năng suất cao (3 - 5 tấn/ha/vụ) như tại Hoài Mỹ, Hoài Hải (Hoài Nhơn); Phước Thắng, Phước Sơn (Tuy Phước) …, có những hộ đạt năng suất nuôi từ 8-9 tấn/ha/vụ. 

   b) Khai thác thủy sản :


Đến tháng 6/2004, toàn tỉnh có 6.061 tàu thuyền đánh cá gắn máy với tổng công suất 230.322 CV, tăng hơn so với năm 2001 là 294 tàu gắn máy (5,77%) và 4.219 CV (1,86%).

 Sản lượng hải sản khai thác hàng năm tăng bình quân 4,5% từ 82.000 tấn năm 2001 tăng lên 90.169 tấn năm 2003 và trong 6 tháng đầu năm 2004 đạt khoảng 49.500 tấn. Trong đó, sản lượng khai thác ở các vùng biển xa bờ tăng từ  52.000 tấn - chiếm 63,7% năm 2001 tăng lên 67.107 tấn - chiếm 74,4% năm 2003 và 38.243 tấn - chiếm 77,3% trong 6 tháng đầu năm 2004 so với tổng sản lượng khai thác toàn tỉnh.

Tàu thuyền tham gia đánh bắt ở các vùng biển xa bờ ngày càng tăng : từ 2.976 chiếc - tổng công suất 167.963 CV năm 2001 tăng lên đến 3.568 chiếc - tổng công suất 185.928 CV năm 2003 và đến tháng 6 năm 2004 có khoảng 3.580 chiếc (tăng 604 chiếc – 20,3%) với tổng công suất 186.463 CV (tăng 18.500 CV – 11,01%) so với năm 2001. Trong đó đã phát triển mạnh nghề câu cá ngừ đại dương với số lượng tàu thuyền đánh bắt tăng từ khoảng 200 chiếc năm 2000 lên 320 chiếc năm 2001 và gần 500 chiếc vào 6 tháng đầu năm 2004. Sản lượng cá ngừ đại dương đánh bắt hàng năm cũng tăng từ  2.100 tấn năm 2001 lên 2.520 tấn năm 2003 và chỉ riêng 6 tháng đầu năm 2004 đã đạt 2.300 tấn.

Tàu thuyền đánh bắt hải sản xuất khẩu trong tỉnh nhất là các nghề mành, vây, câu, lưới rê đánh bắt cá ngừ đại dương, cá cơm, các nục, ruốc, cá chuồn nhỏ,… vẫn ổn định và phát triển mạnh từ 2.050 chiếc năm 2001 tăng lên 2.300 chiếc năm 2003 và có khoảng 2.400 chiếc vào tháng 6 năm 2004. Do vậy sản lượng khai thác hải sản xuất khẩu trong tỉnh hàng năm cũng tăng từ khoảng 11.000 tấn năm 2001 lên 13.500 tấn năm 2003 và trong 6 tháng đầu năm 2004 đạt 7.500 tấn.
3. Năng lực chế biến được tăng thêm.
 Các doanh nghiệp chế biến thủy sản đã đầu tư mở rộng, nâng cấp và đổi mới thiết bị công nghệ, tăng năng lực chế biến xuất khẩu. Tính đến nay, đã có 05 nhà máy đông lạnh của tỉnh hoạt động với tổng công suất trên 9.000 tấn/năm, tăng 2.500 tấn/năm về công suất so với năm 2000.
Ngoài 5 đơn vị chế biến đông lạnh xuất khẩu thì có khoảng 25 cơ sở chế biến và thu gom hàng khô có khả năng sản xuất, thu gom từ 2.000 – 3.000 tấn sản phẩm hàng khô xuất khẩu/năm, chủ yếu là cá cơm khô và mực xà ; khoảng 13 cơ së thu gom cá ngừ đại dương có khả năng thu gom 1.000 – 1.500 tấn cá ngừ đại dương xuất khẩu/năm.

 Về đầu tư : Công ty CP Đông lạnh Quy Nhơn xây dựng thêm phân xưởng hàng khô, Công ty CP thủy sản Hoài Nhơn xây dựng mở rộng cơ sở chế biến đông lạnh có công suất 1.000 tấn/năm, Công ty CP Tàu thuyền và hải sản Cù Lao Xanh xây dựng mới nhà máy đông lạnh công suất 1.500 tấn/năm , Công ty CP thủy sản Bình Định xây dựng mới nhà máy đông lạnh công suất 1.600 tấn/năm, Công ty Thực phẩm xuất nhập khẩu Lam Sơn đầu tư thiết bị công nghệ như máy phân cỡ loại và dây chuyền IQF, …

  4. Thị trường xuất khẩu thủy sản được mở rộng, đặc biệt là xuất khẩu trực tiếp.
Hàng thủy sản Bình Định đã xuất đi các thị trường chủ yếu mà hàng thủy sản Việt Nam xuất sang, đó là các thị trường : Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Loan, EU, Hàn Quốc, Mỹ, … Tuy nhiên, trước đây các doanh nghiệp chế biến trong tỉnh chủ yếu là xuất ủy thác qua các đơn vị xuất khẩu lớn trong nước như Seaprodex, Cafatex, … nhưng trong thời gian gần đây, các doanh nghiệp đã có nhiều cố gắng trong việc tìm kiếm thị trường để xuất khẩu trực tiếp vào Hàn Quốc, Mỹ, EU.
   5. Cơ sở hạ tầng được đầu tư, nâng cấp một bước.
- Đã xây dựng cơ sở hạ tầng cho các vùng nuôi tôm tập trung như : Dự án nuôi tôm Công Lương – Hoài Mỹ, dự án nuôi tôm trên cát Phù Mỹ, dự án nuôi tôm Nhơn Phước, … Xây dựng và nâng cấp hệ thống điện phục vụ các vùng nuôi tôm tập trung.
- Đã xây dựng một số cảng cá : Nhơn Châu, Quy Nhơn, Đề Gi và chợ cá Quy Nhơn ; nạo vét khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão Tam Quan. 
- Xây dựng khu chế biến thủy sản tập trung Mỹ An – Phù Mỹ.
6. Đã ban hành một số cơ chế chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển sản xuất và xuất khẩu thuỷ sản như : Chính sách khuyến khích phát triển nuôi tôm trong vùng dự án, khen thưởng thành tích xuất khẩu, hỗ trợ tham gia hội chợ triển lãm, tìm kiếm thị trường, …

II. Những tồn tại, khó khăn :
   1. So với mục tiêu đề ra kim ngạch xuất khẩu, khối lượng các mặt hàng xuất khẩu đạt thấp và giảm hơn so với năm 2001. Cụ thể :
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Kết quả thực hiện

	
	
	2001
	2002
	2003
	2004

	
	
	
	
	
	TH 6 tháng
	Ước TH

	1. KNXK thủy sản
	1.000 USD
	27.425
	21.548
	12.042
	5.765
	15.000


	  a) Hàng đông :

     - Tôm đông

     - HS đông khác
	Tấn
Tấn

Tấn
	3.018
2.556

462
	2.215
1.875

340
	1.444
1.213

231
	646
534

112
	1.500
1.300

200

	  b) Hải sản tươi sống :

     - Cá ngừ đại dương

     - HS tươi sống khác    
	Tấn
Tấn

Tấn
	551
400

151
	537
489

48
	353
315

38
	140
130

10
	360
300

60

	  c) Hải sản khô
	Tấn
	703
	768
	210
	76
	430

	  d) Yến sào
	Kg
	493,92
	507,82
	548,13
	438,45
	

	2. Giá trị tham gia XK
	1.000 USD
	8.490
	9.995
	11.170
	8.810
	12.000

	  a) Hải sản tươi sống

     - Cá ngừ đại dương
	Tấn
Tấn
	1.220
1.220
	1.350
1.350
	1.460
1.460
	1.400
1.400
	1.450
1.450

	  b) Hải sản khô  

     - Cá cơm khô

     - Mực xà 
	Tấn
Tấn

Tấn
	1.300
600

700
	1.750
900

850
	2.100
1.000

1.100
	1.050
400

650
	1.900
900

1.000


   2. Việc triển khai thực hiện Chương trình còn nhiều yếu kém :

      a) Nuôi trồng, đánh bắt không đảm bảo đủ nguyên liệu cho chế biến xuất khẩu :
     + Nguyên liệu từ nuôi trồng thủy sản : Tôm vẫn là nguồn nguyên liệu chủ yếu cho chế biến xuất khẩu. Tuy nhiên, trong thời gian qua tình hình bệnh tôm xuất hiện trên diện rộng, tần suất cao, vùng nuôi suy thoái ; tôm kích cỡ nhỏ do mật độ nuôi cao nên sản lượng, chất lượng đạt thấp. Mặt khác, lượng nguyên liệu tôm sú tỉnh ta hàng năm cung cấp cho chế biến xuất khẩu khoảng 2.000 tấn chưa đủ cho nhu cầu chế biến, vì vậy các doanh nghiệp trong tỉnh phải mua nguyên liệu từ các tỉnh lân cận. Tuy nhiên gần đây, việc thu mua nguyên liệu để chế biến cạnh tranh gay gắt do nguồn nguyên liệu khan hiếm. Bên cạnh đó, các tỉnh lân cận xây dựng nhà máy với công nghệ hiện đại cho nên sản lượng tôm sú chế biến xuất khẩu giảm mạnh.
     + Nguyên liệu từ khai thác hải sản : Đặc điểm của nghề khai thác hải sản ở Bình Định là ngư dân đi khai thác ở ngư trường ngoài tỉnh rất đông. Vì vậy sản lượng khai thác cung cấp cho thị trường Bình Định hàng năm từ 30.000-40.000 tấn/năm. Tuy nhiên, nguyên liệu đưa về thị trường Bình Định không ổn định, chất lượng không cao, lượng nguyên liệu có thể dùng cho xuất khẩu chỉ chiếm khoảng 10%, chủ yếu là cá ngừ  đại dương với sản lượng hàng năm khoảng 2.100 tấn năm 2001 và tăng lên 2.520 tấn năm 2003.

        b) Việc chỉ đạo lập quy hoạch, dự án chuyển đổi, mở rộng diện tích nuôi tôm triển khai chậm, đối tượng nuôi để xuất khẩu đơn điệu ; năng suất, chất lượng, sản lượng tôm nuôi đạt thấp ; đầu tư cơ sở hạ tầng, bảo vệ môi trường nuôi trồng thủy sản chưa được coi trọng đúng mức, ngay cả các dự án thì vấn đề ô nhiễm môi trường vẫn chưa được xử lý triệt để (dự án nuôi tôm Cát Hải, Phù Mỹ).
        c) Đội tàu khai thác thủy sản chưa được trang bị đồng bộ, hiện đại ; trang bị bảo quản sản phẩm sau thu hoạch chưa được quan tâm. Kỹ thuật và phương pháp bảo quản chưa hướng dẫn rộng rãi cho ngư dân. Tổ chức dịch vụ hậu cần trong thời gian qua chỉ đạo triển khai chưa tốt, đặc biệt là công tác tổ chức thu mua nguyên liệu còn xảy ra tình trạng mua xô, ép cấp, ép giá và cạnh tranh gay gắt ngay cả các doanh nghiệp trên địa bàn.
       d) Năng lực chế biến phát triển nhưng công nghệ còn lạc hậu, sức cạnh tranh thấp :
Công suất của các nhà máy chế biến trong tỉnh là trên 9.000 tấn/năm nhưng thực chất chỉ có 02 nhà máy đông lạnh là Công ty Xuất nhập khẩu Lam Sơn, Công ty Cổ phần Đông lạnh Quy Nhơn là có code xuất khẩu vào thị trường Châu Âu EU, đảm bảo xuất khẩu vào thị trường lớn.


Thiết bị công nghệ cũ, lạc hậu, xuống cấp ; thời gian cấp đông dài từ 4-6 giờ/mẻ, trong khi đó các tỉnh lân cận đã có các nhà máy chế biến công nghệ hiện đại, thời gian cấp đông nhanh từ 1,5-2 giờ/mẻ. Do đó, doanh nghiệp trong tỉnh rất khó khăn trong vấn đề cạnh tranh thu mua nguyên liệu cũng như xuất khẩu.

     e) Cơ chế chính sách ban hành chậm, điều chỉnh bổ sung chưa kịp thời, tổ chức thực hiện không đồng bộ như : Công tác xúc tiến thương mại, hỗ trợ cho các đơn vị tham gia hội chợ triển lãm, chính sách khen thưởng, … đặc biệt là chính sách hỗ trợ cơ sở hạ tầng dùng chung cho nuôi trồng thủy sản. 
     f) Vốn đầu tư không đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất, chế biến, xuất khẩu thủy sản kể cả các nguồn vốn ngân sách Nhà nước, vốn vay tín dụng, vốn huy động trong dân, vốn liên doanh liên kết, …

            g) Thị trường xuất khẩu trực tiếp tuy có phát triển nhưng vẫn còn hạn hẹp, khó khăn. Hầu hết các cơ sở sản xuất và chế biến trên địa bàn đa phần xuất ủy thác hoặc gia công cho các cơ sở ngoài tỉnh để xuất khẩu khẩu nên sản phẩm không được tính kim ngạch xuất khẩu cho tỉnh. Mặt khác, do tình hình thế giới có nhiều biến động, rủi ro với các lý do khác nhau như : các rào cản kỹ thuật về ATVSTP, về kiểm tra dư lượng kháng sinh của EU, về vụ kiện chống bán phá giá tôm cho nên cũng ảnh hưởng đến việc xuất khẩu của các doanh nghiệp.
     h) Tổ chức bộ máy và cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu : 

Bộ máy quản lý về thủy sản ở các địa phương thiếu và yếu : các huyện, thành phố ven biển chỉ có 1-2 cán bộ theo dõi thủy sản, còn ở các xã phường ven biển thì hầu như không có.

Thiếu một đội ngũ cán bộ quản lý và kỹ thuật có năng lực, trình độ phù hợp với cơ chế mới. Việc đào tạo cán bộ tiếp thị chưa được các doanh nghiệp quan tâm đúng mức để đáp ứng yêu cầu hiện nay.

III. Nguyên nhân của tồn tại, khó khăn :

   1. Việc chỉ đạo thực hiện Chương trình chưa tập trung đúng mức : 
Tỉnh, các ngành, các địa phương đã thành lập Ban chỉ đạo nhưng chưa tập trung  chỉ đạo, tổ chức sơ kết, tổng kết, báo cáo, đề xuất kịp thời để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc việc thực hiện Chương trình. Công tác tuyên truyền vận động, giáo dục ngư dân thực hiện Chương trình hành động, Nghị quyết của Tỉnh ủy chưa đến nơi đến chốn.
Tổ chức chỉ đạo triển khai Chương trình còn lúng túng; các huyện, thành phố triển khai nhiệm vụ không đồng bộ với các ngành trong tỉnh.
   2. Các cơ quan chức năng tham mưu tổ chức triển khai phối hợp thực hiện Chương trình còn yếu kém, chưa đồng bộ, chưa thực sự quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện phát triển xuất khẩu thủy sản, chưa xem thủy sản là ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.

   3. Cơ chế chính sách chưa đáp ứng yêu cầu, các chính sách ban hành chưa thực hiện đầy đủ : Chính sách khuyến khích phát triển đánh bắt, thu mua, chế biến xuất khẩu cá ngừ đại dương chưa ban hành ; chính sách khuyến khích phát triển nuôi tôm, hỗ trợ xây dựng thủy lợi cho nuôi tôm khó thực hiện, …
   4. Vốn đầu tư cho thủy sản, nhất là đầu tư cho hạ tầng còn hạn chế, kể cả vốn Trung ương và của tỉnh. Vốn đầu tư cho các chương trình hàng năm thấp, chưa đáp ứng yêu cầu.

PHẦN II

NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU PHÁT TRIỂN MẶT HÀNG 
THỦY SẢN XUẤT KHẨU ĐẾN NĂM 2005 VÀ 2010

I. Thuận lợi, khó khăn :

   1/ Thuận lợi :


- Chính sách của Đảng, Nhà nước khuyến khích phát triển các mặt hàng thủy hải sản xuất khẩu, tạo môi trường thông thoáng trong hoạt động kinh doanh xuất khẩu thuận lợi cho các nhà đầu tư, các doanh nghiệp phát triển hoạt động xuất khẩu.


- Đã xâm nhập được thị trường khu vực và Quốc tế như Nhật, Úc,  Mỹ, EU, … tạo cơ hội cho các mặt hàng thủy hải sản xuất khẩu của tỉnh phát triển.

- Nuôi trồng thủy sản tiếp tục phát triển như : chuyển vùng nhiễm mặn sang nuôi tôm, quy hoạch vùng nuôi tôm trên cát để đáp ứng yêu cầu nguyên liệu cho chế biến xuất khẩu.


- Khai thác thủy sản tiếp tục đầu tư cải tiến công nghệ khai thác với bảo quản sản phẩm sau khi đánh bắt nhằm tăng sản lượng và giá trị sản phẩm xuất khẩu.


- Cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật của ngành đã và đang được đầu tư, hệ thống cơ sở chế biến với trang thiết bị, trình độ công nghệ ngày càng được hoàn thiện, được đầu tư nâng cấp. Thị trường xuất khẩu còn nhiều tiềm năng để tiếp tục mở rộng, các doanh nghiệp đã chủ động trong việc tìm kiếm khách hàng và đối tác kinh doanh, bước đầu có kinh nghiệm trong xúc tiến thương mại.
   
   2/ Khó khăn :


- Trong quá trình hội nhập kinh tế thì yêu cầu về chất lượng, an toàn thực phẩm của thị trường thế giới ngày càng cao hơn, đòi hỏi phải được thực hiện quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm từ khâu sản xuất đến bảo quản và chế biến xuất khẩu.


- Vụ kiện chống bán phá giá tôm của Mỹ gây bất lợi đến hoạt động xuất khẩu thủy sản của tỉnh và ảnh hưởng đến thị trường xuất khẩu thủy sản nếu Mỹ thắng kiện.


- Khả năng cạnh tranh của sản phẩm thủy sản các doanh nghiệp còn thấp về công nghệ, chủng loại mặt hàng, về cơ sở hạ tầng còn kém so với khu vực.


- Việc đầu tư tạo vùng nguyên liệu ổn định cho chế biến xuất khẩu như nuôi tôm đòi hỏi vốn đầu tư lớn, rủi ro cao cho nên việc tăng nhanh diện tích, sản lượng cũng gặp nhiều khó khăn.
- Hiện nay công nghệ sản xuất giống, công nghệ nuôi các thủy đặc sản trên các thủy vực ngọt, lợ, mặn chưa ổn định ; thị trường tiêu thụ biến động đã ảnh hưởng đến định hướng, đầu tư phát triển.
- Hệ thống cung cấp nước ngọt, nước mặn, xử lý chất thải cho nuôi tôm còn thiếu và yếu. Kết quả phòng chống dịch bệnh tôm chưa cao. Tính cộng đồng của người dân nuôi tôm còn thấp.
II. Mục tiêu và chỉ tiêu :
  1. Mục tiêu :

Đẩy mạnh phát triển xuất khẩu thủy sản theo hướng công nghiệp hoá – hiện đại hoá các lĩnh vực sản xuất thủy sản xuất khẩu, đạt kim ngạch xuất khẩu thủy sản 20 triệu USD vào năm 2005 và 60 triệu USD vào năm 2010, đưa kinh tế thủy sản phát triển thành ngành kinh tế trọng điểm của tỉnh, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập và nâng cao đời sống của nhân dân vùng ven biển ; đồng thời bảo vệ môi trường nguồn lợi, đảm bảo an ninh quốc phòng trên biển.

Tập trung phát triển đa dạng hoá mặt hàng và sản xuất các mặt hàng  thủy sản xuất khẩu có giá trị gia tăng, có nhiều lợi thế và đang có nhu cầu trên thị trường thế giới như  : tôm sú, cá ngừ đại dương, mực xà, cá rô phi đơn tính, nước mắm xuất khẩu, … 
2. Các chỉ tiêu chủ yếu :

Phấn đấu đến năm 2004, kim ngạch xuất khẩu đạt 15 triệu USD, hàng tham gia xuất khẩu 12 triệu USD ; năm 2005 kim ngạch xuất khẩu đạt 20 triệu USD, hàng tham gia xuất khẩu 13 triệu USD  và đến năm 2010 kim ngạch xuất khẩu đạt 60 triệu USD, giá trị tham gia xuất khẩu là 38 triệu USD.

	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Năm

	
	
	2004
	2005
	2010

	1. KNXK thủy sản
	1.000 USD
	15.000
	20.000
	60.000

	  a) Hàng đông :

   - Tôm đông

   - HS đông khác

   - Cá ngừ đại dương ĐL
	Tấn

Tấn

Tấn

Tấn
	1.800

1.300

200

300
	2.200

1.600

250

350
	7.000

4.000

2.000

1.000

	  b) Hải sản tươi sống :

   - Cá ngừ đại dương

   - HS tươi sống khác    
	Tấn
Tấn

Tấn
	360

300

60
	550

450

100
	3.000

2.000

1.000

	  c) Hải sản khô
	Tấn
	430
	730
	1.500

	2. Giá trị tham gia XK
	1.000 USD
	12.000
	13.000
	38.000

	  a) Hải sản tươi sống

    - Cá ngừ đại dương
	Tấn

Tấn
	1.500

1.450
	1.600

1.500
	5.000

4.000

	  b) Hải sản khô  

   - Cá cơm khô

   - Mực xà 
	Tấn

Tấn

Tấn
	1.900

900

1.000
	2.300

1.200

1.100
	3.500

2.000

1.500


III. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu đến năm 2010 :
   1. Tập trung phát triển đánh bắt, nuôi trồng thủy sản để có đủ nguồn nguyên liệu cho chế biến và xuất khẩu. 
   a) Về nuôi trồng thủy sản :
Đến năm 2005 diện tích nuôi tôm toàn tỉnh khoảng 2.500 ha, năng suất bình quân 1 tấn/ha/năm, sản lượng tôm nuôi phục vụ xuất khẩu 2.500 tấn ; đến năm 2010 diện tích nuôi tôm toàn tỉnh khoảng 3.300 ha, năng suất bình quân 2,6 tấn/ha/năm, sản lượng tôm nuôi phục vụ xuất khẩu 8.600 tấn. Các giải pháp cụ thể là :

- Rà soát quy hoạch, lập các dự án mới và tổ chức chỉ đạo thực hiện đảm bảo thực hiện chỉ tiêu chuyển đổi diện tích hàng năm sang nuôi tôm : 200 ha.
- Đa dạng hoá các đối tượng nuôi ngoài tôm sú như : cá rô phi đơn tính, cá tra, …

- Tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng cho các vùng nuôi như : giao thông, điện, hệ thống nước ngọt, nước mặn, xử lý chất thải, …

- Chuyển giao tiến bộ khoa học – kỹ thuật cho nuôi trồng thủy sản, đặc biệt chú trọng sản xuất tôm bố mẹ sạch bệnh, tôm giống đạt chất lượng cao, công nghệ sản xuất giống và nuôi các thủy đặc sản xuất khẩu, …
- Tăng cường quản lý môi trường vùng nuôi, phòng chống dịch bệnh tôm, kiểm dịch tôm giống, xử lý chất thải, … Coi trọng phát triển và quản lý hệ thống thú y thủy sản : kiểm tra và xử lý các cơ sở mua bán thức ăn, thuốc, hoá chất cấm sử dụng trong nuôi trồng thủy sản theo quy định hiện hành.
   b) Khai thác thủy sản :

Phát triển mạnh các tàu công suất lớn (từ 90 CV trở lên) đánh bắt xa bờ với các nghề truyền thống có sản phẩm xuất khẩu như : vây, câu mực, câu ngừ đại dương, … đặc biệt tập trung phát triển nghề câu cá ngừ đại dương. Phấn đấu từ 80-90% sản phẩm cá ngừ đại dương đánh bắt được đều tham gia xuất khẩu. Đến năm 2005 sản lượng khai thác hải sản xuất khẩu trong tỉnh đạt 15.600 tấn, trong đó cá ngừ đại dương là 4.000 tấn ; đến năm 2010 sản lượng khai thác hải sản xuất khẩu trong tỉnh đạt 25.000 tấn, trong đó cá ngừ đại dương là 8.000 tấn. Các giải pháp chủ yếu là :

- Đầu tư trang thiết bị hiện đại, nâng cao năng lực và phát triển lực lượng tàu đánh bắt các ngừ đại dương hiện có lên 600 chiếc vào năm 2005 và 800 chiêc vào năm 2010.

- Đầu tư bảo quản sản phẩm sau khai thác để nâng cao tỷ lệ hải sản từ khai thác phục vụ chế biến xuất khẩu từ khoảng 15-20% hiện nay lên 25-30% vào năm 2010.

- Tổ chức sản xuất theo hướng hợp tác, phối hợp nhau trong đánh bắt, bảo quản, tiêu thụ sản phẩm và hỗ trợ nhau trong phòng chống thiên tai nhất là đối với lực lượng đánh bắt xa bờ.


- Tổ chức hệ thống thu mua, chế biến xuất khẩu và dịch vụ hậu cần cho nghề câu cá ngừ đại dương trong tỉnh.  
 2. Nâng cao năng lực chế biến, đầu tư chiều sâu để nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm thủy sản. Các giải pháp chủ yếu là :

- Tiếp tục đầu tư đổi mới công nghệ, thiết bị : mua sắm thiết bị phân loại, phân cỡ ; đầu tư tủ cấp đông nhanh nhằm tăng khả năng cạnh tranh hàng thủy hải sản xuất khẩu.
- Đầu tư xây dựng dự án phát triển các khu chế biến thủy sản tập trung ở các huyện Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Phù Cát và thành phố Quy Nhơn.
- Nghiên cứu sản xuất mặt hàng mới có hàm lượng công nghệ cao từ các sản phẩm như mực xà, cá chuồn, cá ngừ đại dương để nâng cao giá trị xuất khẩu.

   3. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung cơ chế, chính sách đảm bảo khuyến khích phát triển sản xuất và xuất khẩu.
- Chính sách về đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ nghề nuôi tôm : Nhà nước quy hoạch và đầu tư hệ thống thủy lợi, điện, giao thông cho các vùng nuôi tôm tập trung .

- Chính sách khuyến khích các tàu đánh bắt ven bờ đầu tư, trang bị ngư cụ để chuyển sang đánh bắt các nghề có sản phẩm hải sản xuất khẩu.

- Chính sách phát triển đánh bắt, thu mua, chế biến và xuất khẩu cá ngừ đại dương.

- Chính sách khuyến khích đầu tư đối với nhà đầu tư trong và ngoài nước tham gia đầu tư xây dựng cơ sở chế biến hàng hải sản xuất khẩu.


- Chính sách hỗ trợ kinh phí cho doanh nghiệp đăng ký mẫu mã, thương hiệu sản phẩm thủy hải sản, tham gia hội chợ triển lãm ; khen thưởng thành tích xuất khẩu, …

- Chính sách đầu tư cho các doanh nghiệp mua sắm thiết bị công nghệ hiện đại và hỗ trợ vốn vay để thu mua sản phẩm xuất khẩu.
   4. Tăng cường xúc tiến thương mại để mở rộng thị trường.


- Đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại như tham gia hội chợ triển lãm trong nước và quốc tế.


- Tăng cường mạnh mẽ công tác thông tin về thị trường, dự báo chiều hướng cung cầu của hàng hoá xuất khẩu để các doanh nghiệp chủ động hoạch định chiến lược sản xuất kinh doanh.


- Hướng dẫn các doanh nghiệp xây dựng thương hiệu và thực hiện đăng ký nhãn hiệu hàng hoá của mình đối với nội địa và quốc tế.


- Thành lập quỹ phát triển thị trường nhằm tham quan học tập ; đào tạo cán bộ làm công tác tiếp thị, tìm kiếm thị trường, thực hiện công tác xúc tiến thương mại.

   5. Tăng cường đào tạo nguồn nhân lực cho ngành thủy sản: Đào tạo cán bộ quản lý, kỹ thuật, công nhân lành nghề ; đào tạo cán bộ tiếp thị cho các doanh nghiệp ; hướng dẫn, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao tay nghề cho ngư dân.
   6. Giải pháp về vốn đầu tư : 


Vấn đề đầu tư được xem là cốt lõi để phát triển sản xuất và xuất khẩu thủy sản. Để đạt được những mục tiêu xuất khẩu nêu trên cần phải có một chính sách đầu tư phù hợp, huy động vốn từ nhiều nguồn : vốn ngân sách Nhà nước, vốn vay (tín dụng ưu đãi, thương mại), vốn huy động trong dân, …


Tăng cường nguồn vốn đầu tư cho việc thực hiện các dự án chuyển đổi cho nuôi trồng thủy sản : nguồn vốn ngân sách, nguồn vốn tín dụng ; huy động mọi nguồn vốn khác đảm bảo đủ và kịp thời cho yêu cầu phát triển. Ban hành cơ chế thông thoáng cho việc giải ngân nguồn vốn tín dụng. 


 Đầu tư phát triển đánh bắt đội tàu khai thác hải sản xuất khẩu, tàu dịch vụ thu mua sản phẩm trên biển (đội tàu câu cá ngừ đại dương) ; xây dựng cơ sở hạ tầng nghề cá : cầu cảng, bến cá, chợ cá, luồng lạch, ... đáp ứng yêu cầu của sản xuất.

Đầu tư đổi mới công nghệ, thiết bị : mua sắm thiết bị phân loại, phân cỡ ; đầu tư tủ cấp đông nhanh nhằm tăng khả năng cạnh tranh hàng thủy hải sản xuất khẩu ; tổ chức thu mua nguyên liệu xuất khẩu ; xây dựng phát triển các khu chế biến thủy sản tập trung ở các huyện, thành phố ven biển.
Tổng vốn đầu tư để phát triển nuôi trồng, đánh bắt, chế biến, dịch vụ hậu cần nghề cá từ 2004 -2010 là : 2.245,5 tỷ đồng. Trong đó : 2004-2005 : 424,5 tỷ đồng, 2006-2007 : 693,5 tỷ đồng, 2008-2010 :1127,5 tỷ đồng.


Cơ cấu nguồn vốn đầu tư : (Đơn vị tính: tỷ đồng)


  Nguồn vốn

  2004-2005
       2006-2007
   2008-2010
  - Vốn ngân sách 


      87,5

173


198  
    Trong đó :+ NS Trung ương
     53,0

  86


100

+ NS địa phương
     34,5

  87


  98
  - Vốn vay.



    192

        330,5


617,5
    Trong đó :+ Vay ưu đãi
      60

        100,0


200,0

+ Vay thương mại
     132
        230,5


417,5
  - Vốn huy động


     145
         190


312
Nội dung các hạng mục đầu tư và cơ cấu nguồn vốn cụ thể :

Đơn vị tính : tỷ đồng
	Hạng mục
	Phân kỳ đầu tư

	
	2004 – 2005
	2006 – 2007
	2008 – 2010

	
	Tổng
	NS
	Vay
	Hñoäng
	Tổng
	NS
	Vay
	Hñoäng
	Tổng
	NS
	Vay
	Hñoäng

	1. Nuôi trồng thủy sản
	247,5
	24,5
	120
	103
	449,5
	80
	229,5
	140
	866,5
	175
	451.5
	240

	1.1 Nuôi tôm
	247,5
	24,5
	120
	103
	449,5
	80
	229,5
	140
	541,5
	100
	251,5
	190

	CSHT vùng nuôi mới
	247,5
	4,5
	
	
	449,5
	60
	
	
	541,5
	60
	
	

	Cải tạo vùng nuôi cũ
	
	20
	
	
	
	20
	
	
	
	40
	
	

	Xây dựng ao nuôi mới
	
	
	3
	3
	
	
	40
	40
	
	
	40
	40

	Vốn sản suất
	
	
	117
	100
	
	
	189,5
	100
	
	
	211,5
	150

	1.2 Nuôi cá nước ngọt
	
	
	
	
	
	
	
	
	325
	75
	200
	50

	CSHT vùng nuôi mới
	
	
	
	
	
	
	
	
	325
	75
	
	

	Vốn sản xuất
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	200
	50

	2. Khai thác thủy sản
	54
	5
	32
	17
	68
	
	46
	22
	108
	
	76
	32

	Đóng mới tàu >150CV
	15
	
	10
	5
	20
	
	14
	6
	40
	
	28
	12

	Nâng cấp chuyển nghề
	33
	
	22
	11
	36
	
	24
	12
	56
	
	40
	16

	Tàu dịch vụ trên biển
	6
	5
	
	1
	12
	
	8
	4
	12
	
	8
	4

	3. Chế biến thủy sản
	70
	5
	40
	25
	90
	7
	55
	28
	140
	10
	90
	40

	Thiết bị, công nghệ
	10
	
	7
	3
	15
	
	10
	5
	20
	
	14
	6

	XD khu CB tập trung
	10
	5
	3
	2
	15
	7
	5
	3
	20
	10
	6
	4

	Thu mua nguyên liệu
	50
	
	30
	20
	60
	
	40
	20
	100
	
	70
	30

	4. Hậu cần dịch vụ
	53
	53
	
	
	86
	86
	
	
	13
	13
	
	

	Cảng cá Tam Quan
	16
	16
	
	
	44
	44
	
	
	
	
	
	

	Mở rộng cảng cá Quy Nhơn
	15
	15
	
	
	18
	18
	
	
	
	
	
	

	Nạo vét khu trú đậu Đề Gi
	13
	13
	
	
	10
	10
	
	
	
	
	
	

	Nạo vét khu trú đậu Quy nhơn
	
	
	
	
	5
	5
	
	
	13
	13
	
	

	Nạo vét khu trú đậuTam Quan
	9
	9
	
	
	9
	9
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	424,5
	87,5
	192
	145
	693,5
	173
	330,5
	190
	1127,5
	198
	617,5
	312


PHẦN III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN


1. Để triển khai thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy trong thời gian tới, sau khi được Ban Thường vụ thông qua, UBND tỉnh củng cố, kiện toàn, nâng cao trách nhiệm của Ban chỉ đạo để tiếp tục chỉ đạo tổ chức quán triệt Chương trình đến các cấp, các ngành, địa phương, các doanh nghiệp và ngư dân trong tỉnh ; sơ kết, tổng kết tình hình thực hiện chương trình ; kiểm điểm nghiêm túc những mặt đã làm được, chưa làm được, nguyên nhân, … rút kinh nghiệm và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để thực hiện Chương trình đạt được các chỉ tiêu, mục tiêu đã đề ra.


2. UBND tỉnh giao ngành Thủy sản phối hợp các ngành liên quan rà soát lại các dự án của ngành thủy sản, điều chỉnh quy hoạch, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch hàng năm phù hợp để triển khai.


3. Sở Kế hoạch & Đầu tư, Sở Tài chính cân đối các nguồn vốn cho đầu tư phát triển mặt hàng xuất khẩu thủy sản theo giải pháp vốn đầu tư nêu trên.


4. Các ngân hàng thương mại trên địa bàn tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp chế biến vay vốn đổi mới công nghệ thiết bị, thu mua nguyên liệu xuất khẩu ; cho ngư dân vay vốn đóng mới tàu công suất lớn, nâng cấp trang bị ngư cụ, bảo quản để đánh bắt hải sản xuất khẩu ; vay vốn phát triển nuôi thủy sản xuất khẩu, …

5. Sở Nông nghiệp & PTNT chủ trì phối hợp với các Sở ngành liên quan, UBND các huyên, thành phố lập quy hoạch và dự án cung cấp nước ngọt cho nuôi trồng thủy sản ; có chính sách huy động nguồn lực nhân dân đầu tư cải tạo ao nuôi, xây dựng kênh mương cấp thoát nước, … để phục vụ nuôi trồng thủy sản xuất khẩu trong thời gian tới.

6. UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm phối hợp với các Sở ngành liên quan triển khai thực hiện Chương trình ở địa phương, đẩy nhanh việc xây dựng dự án cung cấp nước ngọt, nước mặn cho nuôi trồng thủy sản, cải tạo hệ thống ao nuôi trên địa bàn của mình đến năm 2006 đón nguồn nước ngọt từ hồ Định Bình ; xây dựng các dự án làng nghề, vùng sản xuất hàng xuất khẩu thủy sản tập trung.


7. Các doanh nghiệp chế biến thủy sản phải chủ động tìm kiếm thị trường, xác định chế biến mặt hàng sản phẩm có lợi thế cạnh tranh, chú trọng đến da dạng hoá mặt hàng và đẩy mạnh chế biến sản phẩm có giá trị gia tăng ; chủ động xây dựng mối liên kết giữa nhà sản xuất nguyên liệu, nhà chế biến và giữa các doanh nghiệp để nắm nguồn nguyên liệu và nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm thủy sản.



   
                       TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH
  N¬i nhËn:
- TT TØnh ủ

- TT H§ND tØnh

- CT, c¸c PCT UBND tØnh

- Së TS, KH-§T, NN-PTNT

   TC, KH-CN

- UBND c¸c huyÖn, thµnh phè

- L®¹o VP

- L­u VP, K2, K10.
Bảng kết quả thực hiện khai thác thủy sản (2001 đến tháng 6/2004)


    Chỉ tiêu


  2001

  2002

  2003   6 tháng đầu 2004
- Tàu thuyền gắn máy (chiếc)
  5.767
  5.875
  6.047
  6.061

       Tổng công suất (CV)

226.103
229.197
229.983
230.322


+ Loại < 20 CV

  1.760
  1.865
  1.839
  1.839


+ 20 –   45 CV

  3.095
  3.050
  3.201
  3.207


+ 46 –   75 CV

   682

    685

    686

    694


+ 76 – 140 CV

   185

    226

    271

    271


+  > 140 CV


     45

      49

      50

      50

- Sản lượng khai thác (tấn)
82.000
84.500
90.169
49.500


  + KT ở vùng biển xa bờ

52.000
52.459
67.107
38.243

   Trong đó : Cá ngừ đại dương
  2.100  
  2.300
  2.520
  2.300

  + KT ở vùng biển ven bờ
30.000
32.041
23.062
11.257

-Tàu ĐB ở vùng biển xa bờ
  2.976
  3.431
  3.568
  3.580



Công suất (CV)

167.963
178.325
185.928
186.463

- Tàu ĐB ở vùng biển ven bờ
   2.971
  2.444
  2.479
  2.481


Công suất (CV)

58.140
50.872
44.055
43.859
Kết quả sản xuất của các đơn vị chế biến xuất khẩu thủy sản tỉnh Bình Định

Đơn vị : sản lượng : tấn ; giá trị : 1.000 USD   (Sản lượng Yén sào : Kg)
	STT
	Doanh nghiệp
	Năm 2001
	Năm 2002
	Năm 2003
	6 tháng 2004

	
	
	SLöôïng
	Giá trị
	SLöôïng
	Giá trị
	SLöôïng
	Giá trị
	SLöôïng
	Giá trị

	
	Tổng kim ngạch xuất khẩu
	
	27.425
	
	21.548
	
	12.042
	
	5.765

	01
	Cty Thực phẩm XNK Lam Sơn 
	1.333
	9.550
	968
	6.350
	908
	5.019
	363
	2.442

	02
	Cty CP Đông lạnh Quy Nhơn
	1.009
	7.856
	627
	5.294
	585
	3.254
	174
	1.340

	03
	Cty CP Thủy sản Bình Định
	1.307
	4.566
	1.298
	4.654
	426
	1.160
	113
	317

	04
	Cty TNHH Đại Đồng
	215
	1.068
	278
	1.712
	24
	134
	0
	0

	05
	Cty Cp Thủy sản Hoài Nhơn
	0
	0
	77
	456
	70
	406
	42
	256

	06
	Cty TNHH Sơn Nam 
	186
	694
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	07
	Cty Xuất nhập khẩu Bình Định
	92
	1.710
	48
	168
	0
	0
	0
	0

	08
	Tổng Cty Pisico
	130
	1.381
	220
	2.298
	160
	666
	0
	0

	09
	Cty CP TT & HS Cù Lao Xanh
	0
	0
	0
	0
	1.300
	751
	92
	875

	10
	XN QL&KT Yến sào Bình Định 
	493,92
	597,64
	507,82
	614,46
	538,60
	651,73
	438,45
	534,90

	
	Giá trị tham gia xuất khẩu
	
	8.490
	
	9.995
	
	11.170
	
	8.810

	01
	Cty Cp Thủy sản Hoài Nhơn
	550
	2.750
	420
	2.100
	450
	2.250
	414
	2.072

	02
	Cty CP TT & HS Cù Lao Xanh
	0
	0
	0
	0
	320
	1.600
	96
	480

	03
	Cty CP Thủy sản Bình Định
	670
	3.350
	510
	2.550
	350
	1.750
	0
	0

	04
	Các CS thu mua cá ngừ đại dương
	0
	0
	420
	2.100
	340
	1.700
	880
	4.448

	05
	Các CS hàng khô Mỹ An- Phù Mỹ
	600
	1.200
	900
	1.800
	1.000
	2.000
	400
	730

	06
	Các CS thu gom mực xà
	700
	1.190
	850
	1.445
	1.100
	1.870
	650
	1.080



ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

BÁO CÁO

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN 
CÁC MẶT HÀNG THỦY HẢI SẢN XUẤT KHẨU 
(2001 ĐẾN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2004) VÀ NHIỆM VỤ ĐẾN NĂM 2010
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Quy Nhơn, tháng 7 năm 2004
